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Qua nghiên cứu chúng tôi thấy sau 4 tuần uống 
thuốc hoạt độ ALT trong máu ở cả hai lô thỏ dùng Cao 
kháng mẫn thông tỵ không có gì thay đổi so với trước 
dùng thuốc và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 3. ảnh hưởng của Cao kháng mẫn thông tỵ 
lên hàm lượng bilirubin toàn phần (mmol/l) 

Kết quả trình bày ở bảng 3 cho thấy tỷ lệ hàm lượng 
bilirubin không thay đổi ở 2 lô thỏ dùng cao kháng mẫn 
thông tỵ liều 3ml/kg/24 giờ và 9ml/kg/24 giờ. 

Nguyễn Năng An, Đỗ Tất Lợi [2], [3], nghiên cứu 
trên thực nghiệm khả năng chống dị ứng của kim ngân 
hoa, nhận thấy: kim ngân hoa không độc cho chuột 
uống 7 ngày liều gấp 150 lần liều điều trị cho người thì 
chuột vẫn sống bình thường và giải phẫu các bộ phận 
không có gì thay đổi. 

KẾT LUẬN 

Cao kháng mẫn thông tỵ không ảnh hưởng đến 
hoạt độ AST, ALT và hàm lượng bilirubin toàn phần 
trên cả hai lô thỏ, một lô uống với liều 3ml/ngày (tương 
đương với liều dùng cho người) và một lô dùng liều gấp 
3 lần liều cho người bình thường (9ml/kg/ngày) liên tục 
trong 4 tuần. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM DẠ DÀY MẠN  

THEO HỆ THỐNG SYDNEY CẬP NHẬT VÀ GIAI ĐOẠN VIÊM DẠ DÀY THEO HỆ THỐNG OLGA 
 

Nguyễn Thị Kim Loan - Bệnh viện 103 
Nguyễn Văn Thịnh - Bệnh viện Bưu Điện 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện trên 89 bệnh nhân viêm 

dạ dày mạn tính được điều trị tại bệnh viện Bưu Điện từ 
4/2012 đến 3/2013. Bệnh nhân nghiên cứu được chia 
thành 2 nhóm: 53 bệnh nhân có HP(+) và 36 bệnh 
nhân có HP(-). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tuổi 
trung bình là 45,47 ± 10,85; hay gặp nhất ở lứa tuổi 30-
59 (82,03%). Triệu chứng thường gặp: đau thượng vị 
(93,26%), đầy bụng (65,17%), ợ hơi - ợ chua (58,43%).  

Tỷ lệ VMT ở hang vị là 100%, ở thân vị là 80,9%. 
Tỷ lệ dị sản ruột ở hang vị là 30,19%; không thấy DSR 
ở thân vị; Tỷ lệ loạn sản ở hang vị + góc bờ cong nhỏ 
là 28,3%. Không thấy LS ở thân vị. 

Tất cả các BN đều trong giai đoạn VDD thấp từ I 
đến II. Giai đoạn I, II, III chiếm 39,32%; 56,18% và 
4,49%. Sự khác biệt về giai đoạn giữa hai nhóm có 
HP(+) và HP(-) không có ý nghĩa thống kê với P>0,05 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm dạ dày mạn (VDDM) là bệnh phổ biến ở 

nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Số liệu 
thống kê từ nhiều nghiên cứu đã cho thấy có tới 50% 
số người Mỹ ở tuổi trên 50 và khoảng 50% dân số 
Pháp bị VDDM. Tại Việt Nam, tuy chưa có thống kê 
chung trên phạm vi toàn quốc, nhưng kết quả từ nhiều 
nghiên cứu cũng cho thấy đây là một bệnh gặp phổ 
biến. Qua soi dạ dày tá tràng (DDTT) cho 1.000 trường 
hợp tại Bệnh viện Bạch Mai và 2.402 trường hợp tại 
Viện Quân y 108, là hai bệnh viện lớn trên miền Bắc, 
cho thấy tỷ lệ VDDM tương ứng là 48,54% và 36,26%.  

 Nhờ nội soi có thể quan sát được rõ ràng các tổn 
thương ở từng vùng của dạ dày, sinh thiết, xét nghiệm 
mô bệnh học (MBH), nhờ đó biết được chính xác 
những tổn thương vi thể ở niêm mạc dạ dày (NMDD), 
trong đó có nhiều biến đổi quan trọng có nguy cơ cao 

tiến triển thành ung thư dạ dày (UTDD) như viêm teo 
(VT), dị sản ruột (DSR) và loạn sản (LS), nhiều tác giả 
coi đó là những tổn thương tiền ung thư. Gần đây, việc 
áp dụng kỹ thuật nhuộm hoá mô miễn dịch (HMMD) 
trong VDDM đã giúp xác định chính xác tác nhân 
nhiễm khuẩn và các loại tế bào tham gia vào phản ứng 
viêm của cơ thể... Việc phát hiện ra vi khuẩn 
Helicobacter pylori (HP) đã làm thay đổi hẳn sự hiểu 
biết về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của bệnh 
viêm dạ dày (VDD), loét DDTT và UTDD. Hiện nay, 
người ta đã thống nhất ý kiến cho rằng HP là nguyên 
nhân chủ yếu của VDDM, là tác nhân chính gây loét 
DDTT và là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây UTDD.  

Bên cạnh đó, việc áp dụng phân loại VDD theo Hệ 
thống Sydney cập nhật, và mới đây, theo phân loại 
OLGA đã giúp đánh giá chính xác và toàn diện hơn về 
bệnh, góp phần dự báo, tiên lượng và quản lý bệnh 
nhân (BN) tốt hơn. 

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Nghiên cứu đặc 
điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày 
mạn theo Hệ thống Sydney cập nhật và giai đoạn viêm 
dạ dày theo Hệ thống OLGA.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu   
Đối tượng nghiên cứu là 89 bệnh nhân có bệnh 

VDDM tại Bệnh viện Bưu điện từ 4/2012 đến 3/2013, 
tuổi từ 19 đến 71, đã được khám lâm sàng và trả lời 
các câu hỏi theo phiếu điều tra, làm nội soi chẩn đoán 
VDD theo Hệ thống Sydney, kiểm tra test urease, sinh 
thiết TV, HV, GBCN để làm xét nghiệm MBH có chẩn 
đoán VDDM, đồng ý tham gia nghiên cứu.  
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2. Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên 
cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu  

 Lâm sàng: BN được khám, hỏi bệnh theo phiếu 
điều tra chung, được theo dõi các triệu chứng: đau 
bụng vùng thượng vị, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua.  

* Phương pháp nội soi và sinh thiết 
- Phương pháp nội soi 
* Phương tiện: Nội soi được thực hiện trên hệ thống 

máy nội soi OLYMPUS (Nhật Bản) tại Bệnh viện Bưu 
Điện. 

* Hình ảnh nội soi: 
- Mô tả theo hệ thống Sydney, dựa trên những tổn 

thương chiếm ưu thế ở từng vùng để chẩn đoán VDD ở 
HV, TV hay toàn bộ dạ dày. 

- Dị sản ruột: 
Có thể xác định dị sản bởi sự hiện diện của các tế 

bào cốc, tế bào hấp thu và tế bào giống như ở đại 
tràng, hoặc các men hay chất nhày có trong mô dị sản. 

Căn cứ vào số lượng và phân bố của các tế bào 
trên chia làm 4 mức độ: Bình thường, DSR mức độ 
nhẹ, DSR mức độ vừa, DSR mức độ nặng.  

- Đánh giá loạn sản 
 Theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới năm 

1980, LS biểu mô dạ dày chia thành ba mức độ: LS 
nhẹ, LS vừa, LS nặng  

* Phân độ giai đoạn VDD theo Hệ thống OLGA  
Phối hợp giữa mức độ VT ở hai vùng HV, TV tạo 

thành 5 giai đoạn VDD theo Hệ thống OLGA. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1: Tuổi bệnh nhân nghiên cứu 

Độ tuổi 
Nhóm HP (+) 

(n= 53) 
Nhóm HP (-) 

(n=36) 
Tổng 
(n=89) P 

n % n % n(%) 
< 20 0 0 1 2,78 1(1,12) > 0,05 

20- 29 2 3,77 1 2,78 3(3,37) > 0,05 
30- 39 15 28,30 5 13,89 20(22,47) > 0,05 
40- 49 19 35,85 15 41,67 34(38,20) > 0,05 
50- 59 11 20,76 8 22,22 19(21,35) > 0,05 
60- 69 4 7,55 4 11,11 8(8,99) > 0,05 
≥ 70 2 3,77 2 5,55 4(4,49) > 0,05 

Tuổi trung 
bình 

44,60 ± 
10,57 

46,75 ± 11,29 45,47±10,85 > 0,05 

Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 
45,47 ± 10,85, không có sự khác biệt giữa nhóm có HP 
(+) và nhóm có HP(-) 

- Tuổi mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất gặp ở nhóm 
từ 30- 59 tuổi, với 82,03% tổng số bệnh nhân nghiên 
cứu. 

Bảng 2: Các triệu chứng lâm sàng thường gặp 
trong VDDM. 

Triệu chứng lâm sàng 
VDDM có HP (+) 

(n=53) 
VDDM có HP 

(-) (n=36) P 
n % n % 

Đau thượng vị 47 88,68 36 100 >0,05 
ợ hơi, ợ chua 29 54,72 23 63,89 >0,05 

Nóng rát thượng vị 36 67,92 24 66,67 >0,05 
Đầy bụng chậm tiêu 30 56,60 28 77,78 >0,05 

Buồn nôn, nôn 19 35,85 20 55,56 >0,05 
Nhận xét: Các triệu chứng thường gặp là: đau 

thượng vị 93,26%; đầy bụng 65,17%; ợ hơi và ợ chua 

58,43% và không có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 nhóm 
HP (+) và HP(-) (p > 0,05).  

Bảng 3: Tình trạng viêm mạn tính 
Vị trí Mức độ 

viêm mạn 
tính 

Nhóm HP(+) 
(n=53) 

Nhóm HP(-) 
(n=36) 

P 

n % n % 
 

Thân 
vị 
 

Nhẹ 31 58,49 17 47,22 > 0,05 
Vừa 17 32,08 3 8,33 < 0,05 

Nặng 3 5,66 1 2,78 > 0,05 
Tổng 51 96,23 21 58,33 < 0,001 

Góc 
bờ 

cong 
nhỏ 

Nhẹ 3 5,66 13 36,11 < 0,001 
Vừa 27 50,94 21 58,33 > 0,05 

Nặng 23 43,40 2 5,56 < 0,001 
Tổng 53 100 36 100 > 0,05 

Hang 
vị 

Nhẹ 4 7,55 21 59,33 < 0,001 
Vừa 16 30,19 13 16,11 > 0,05 

Nặng 33 62,26 2 5,56 < 0,001 
Tổng 53 100 36 100 > 0,05 

Nhận xét: Tỷ lệ viêm mãn tính ở hang vị, góc BCN 
là 100%, ở thân vị là 80,9%. 

- Tỷ lệ viêm dạ dày toàn bộ là 80,9%. 
- Tại thân vị, nhóm có HP (+) có tỷ lệ viêm mạn tính 

cao hơn nhóm HP(-) (96,23% so với 58,33%) (p< 
0,05). ở hang vị và góc BCN thì tỷ lệ này đều là 100%. 

- Nhóm HP (+), mức độ viêm mạn tính tại thân vị 
hầu hết là nhẹ. Nhưng ở góc BCN và hang vị thì chủ 
yếu là mức độ vừa và nặng. 

- Nhóm H.pylori (-), các vùng của dạ dày chủ yếu là 
viêm nhẹ và vừa. Tỷ lệ viêm nặng thấp. 

Bảng 4: Tình trạng dị sản ruột 

Vị trí 

Dị sản ruột 

P 
Nhóm HP(+) 

(n=53) 
Nhóm HP(-) 

(n=36) 
n % n % 

GBCN 19 35,85 9 25,00 > 0,05 
Hang vị 16 30,19 8 22,22 > 0,05 

HV+ GCBN 23 43,40 9 25,00 > 0,05 
Nhận xét: DSR ở nhóm HP (+) cao hơn ở nhóm HP 

(-). Giữa nhiễm HP và DSR có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau: tỷ lệ DSR ở bệnh nhân HP (+) cao hơn rõ rệt 
so với ở bệnh nhân HP (-) (43,4% so với 25%)  

Bảng 5: Tình trạng loạn sản khi xét nghiệm mô 
bệnh học 

Vị trí 

Loạn sản 

P 
Nhóm HP(+) 

(n=53) 
Nhóm HP(-) 

(n=36) 
n % n % 

GBCN 7 13,21 3 8,33 > 0,05 
Hang vị 6 11,32 4 11,11 > 0,05 

HV+ GBCN 9 16,98 5 13,89 > 0,05 
Nhận xét: Tỷ lệ loạn sản ở 2 nhóm là tương đương 

nhau (p> 0,05). 
Bảng 6: Tổn thương VDDM theo phân loại OLGA 

Giai đoạn VDDM 
theo phân loại 

OLGA 

Nhóm HP (+) (n=53) Nhóm HP (-) (n=36) 

n % n % 

1 20 37,74 15 41,67 
2 29 54,72 21 57,33 
3 4 7,54 0 0 
p 0,24 
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χ2 2,85 
Nhận xét:  
- VDD giai đoạn I, II ở cả 2 nhóm không có sự khác 

biệt (p> 0,05). 
- VDD giai đoạn III chiếm tỷ lệ rất thấp và chỉ gặp ở 

nhóm HP (+). 
KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 89 trường hợp VDDM, gồm 53 BN 

có HP(+) và 36 HP(-), chúng tôi có một số kết luận 
sau: 

* Lâm sàng: Tuổi trung bình của BN là 45,47 ± 
10,85; hay gặp nhất ở lứa tuổi 30-59 (82,03%). Triệu 
chứng thường gặp: đau thượng vị (93,26%), đầy bụng 
(65,17%), ợ hơi - ợ chua (58,43%).  

* Mô bệnh học:  
- Tỷ lệ VMT ở hang vị là 100%, ở thân vị là 80,9%.  
- Tỷ lệ DSR ở hang vị là 30,19%; nếu tính gộp cả 

với góc bờ cong nhỏ thì tỷ lệ này tăng lên 58,42%; 
không thấy DSR ở thân vị.  

- Tỷ lệ LS ở hang vị + góc bờ cong nhỏ là 28,3%. 
Không thấy liên quan rõ rệt giữa nhiễm HP và LS 
(p>0,05). Không thấy LS ở thân vị. 

* Phân loại giai đoạn VDD theo Hệ thống OLGA:  
 Tất cả các BN đều trong giai đoạn VDD thấp từ I 

đến II. Giai đoạn I, II, III chiếm 39,32%; 56,18% và 

4,49%. Sự khác biệt về giai đoạn giữa hai nhóm có 
HP(+) và HP(-) không có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 
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THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Nguyễn Đức Vượng - Trung tâm y tế Phổ Yên 

Đàm Thị Tuyết - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
 TÓM TẮT 
Nhân lực là yếu tố quyết định giúp cho Trung tâm y 

tế hoàn thành được các yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Trung tâm y 
tế, để có các giải pháp khắc phục là một việc là cần 
thiết giúp cho hoạt động của Trung tâm y tế trong thời 
gian tới. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu số liệu của 3 
năm: 2009, 2010, 2011, nghiên cứu mô tả, điều tra cắt 
ngang để đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực của 
Trung tâm y tế. Kết quả nghiên cưu: Thiếu bác sỹ do 
tình trạng chuyển công tác lên tuyến trên, thiếu 5,6% 
so với qui định của Bộ y tế. Cơ cấu cán bộ không hợp 
lý thiếu Y sỹ đa khoa định hướng y học dân tộc, dược 
sỹ trung hoc tại xã với tỷ lệ tương ứng là 33,3% đối với 
y học dân tộc và 77,8% với dược sỹ trung học, bình 
quân số cán bộ y tế / Trạm y tế là 6,1 đạt yêu cầu quy 
định bộ y tế. Khuyến nghị: Cải tiến chế độ lương, phụ 
cấp, chế độ thu hút với cán bộ công tác ở xã nhất là 
bác sỹ, xây dựng kế hoạch bảo đảm cơ cấu cán bộ 
hợp lý hợp lý từ trung tâm y tế đến Trạm Y tế thông 
qua tuyển mới, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ và 
điều chuyển nơi thừa sang nơi thiếu. 

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Trung tâm y tế, cơ cấu 
cán bộ, không hợp lý, thiếu bác sỹ. 

Summary 
Background: Manpower which is a decisive factor 

helps the District Health Center to complete the 
required tasks. Assessing the status of human 

resources of the Health Center is essential for the 
operation of the health center in the near future.  

Methods: A retrospective study and data were 
derived from registers in 3 years: 2009, 2010, 2011, a 
descriptive study, a cross-sectional survey were 
conducted to assess the current status of human 
resources of the Medical Center.  

Results: Doctors were lack because some doctors 
transferred to higher health levels, the lack of doctors 
by 5.6% compared to the regulations of the Ministry of 
Health. The structure of health staff was not 
reasonable. Lack of assistant doctors in traditional 
medicine orientation and secondary pharmacist in the 
commune were 33.3% and 77,8%, respectively. The 
health staff number-to- commune health center ratio 
was 6.1, reaching requirements given by MoH.  

Recommendation: Improving the salary, 
allowances, attractive regime for health staff working in 
the commune in, especially for medical doctors.. 
Structure of health staff was reasonable from the 
district health center to the CHC through new 
recruitment and training to improved competence of 
health staff.  

Keywords: Human resources, district health 
center, health staff structure, unreasonable, lack of 
doctors. 
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